
Ma trận bài kiểm tra sinh học 8. Đề 1
Học kỳ II. Năm học 2015-2016
	Nội dung kiến thức
	Mức độ nhận thức
	Cộng

	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng ở mức cao hơn
	

	1. Thần kinh và giác quan.
	Thế nào là PXKDK và PXCDK
	So sánh tính chất của PXCDK và PXKDK
	
	ĐÆc điểm cấu tạo và chức năng của đại não ng​ưêi chứng tỏ sự tiến hóa của ngư​ời so với các động vật khác trong lớp thú
	

	Số câu hỏi
	1/2
	
	1/2
	
	
	
	1
	
	2

	Số điểm
	1
	
	2,5
	
	
	
	1
	
	4

	2. Nội tiết.
	
	
	Phân biệt bệnh Bazodo với bệnh bướu cổ do thiếu I ốt
	
	

	Số câu hỏi
	
	
	
	
	1
	
	
	
	1

	Số điểm
	
	
	
	
	2
	
	
	
	2

	3. Sinh sản.


	Nguyên nhân dẫn tới những biến đổi cơ thể ở tuổi dậy thì của nam và nữ (trong tuổi vị thành niên)
	biến đổi nào là quan trọng cần lư​u ý
	
	
	

	Số câu hỏi
	1/2
	
	1/2
	
	
	
	
	
	2

	Số điểm
	2
	
	1,5
	
	
	
	
	
	4

	Tổng số câu hỏi
	1 + 1/2
	
	1 + 1/2
	 
	1
	
	1
	
	5

	Tổng số điểm
	3
	
	4
	
	2
	
	1
	
	10


C. Đ ề Bài
 Câu 1 (3,5điểm): Thế nào là phản xạ không điều kiện và phản xạ có điều kiện?  So sánh tính chất của phản xạ không điều kiện và phản xạ có điều kiện?  



Câu 2(2điểm): Nêu rõ các đặc điểm cấu tạo và chức năng của đại não ng​ưêi chứng tỏ sự tiến hóa của ngư​ời so với các động vật khác trong lớp thú?

Câu 3(1điểm ) Phân biệt bệnh Bazodo với bệnh bướu cổ do thiếu I ốt?
Câu 4(3,5điểm): Nguyên nhân dẫn tới những biến đổi cơ thể ở tuổi dậy thì của nam và nữ (trong tuổi vị thành niên) là gì? Trong những biến đổi đó, biến đổi nào là quan trọng cần lư​u ý?

IV. Biểu điểm
Câu 1 (2,5 điểm)

Thế nào là phản xạ không điều kiện và phản xạ có điều kiện phản xạ không điều kiện và phản xạ có điều kiện
· PXKDK là phản xạ sinh ra đã có, không cần phải học tập

· PXCDK là phản xạ được hình thành trong đời sống cá thể, là kết quả của quá trình học tập, rèn luyện

So sánh tính chất của phản xạ không điều kiện và phản xạ có điều kiện
	Tính chất của PXKĐK
	Tính chất của phản xạ CĐK

	Trả lời các kích thích tương ứng hay kích thích không điều kiện
	Trả lời các kích thích bất kì hay kích thích có điều kiện

	Bẩm sinh
	Được hình thành trong đời sống

	Bền vững
	Dễ mất khi không được củng cố

	Có thính chất di truyền, mang tính chất chủng loại
	Có tính chất cá thể, không di truyền

	Sô lượng hạn chế
	Sô lượng không hạn định

	Cung phản xạ đơn giản
	Hình thành đường liên hệ tạm thời

	trung ương nằm ở trụ não, tủy sống
	Trung ương thần kình nằm ở vỏ não


Câu 2(1điểm)
- ĐÆc điểm cấu tạo của đại não ng​ưêi chứng tỏ sự tiến hóa của ngư​ời so với các động vật khác trong lớp thú
   + Khối lượng não so với cơ thể ở người lớn hơn các động vật thuộc lớp thú

   + Vỏ não có nhiều khe và rãnh làm tăng bề mặt chứa các noron ( khối lượng chất xám lớn hơn)

- ĐÆc điểm chức năng của đại não ng​ưêi chứng tỏ sự tiến hóa của ngư​ời so với các động vật khác trong lớp thú
   Ở người, ngoài các trung khu vận động và cảm giác như các động vật thuộc lớp thú, còn có các trung khu cảm giác và vận động ngôn ngữ.
Câu 3( 2 điểm)
Phân biệt bệnh Bazodo với bệnh bướu cổ do thiếu I ốt:

· Bệnh Bazodo do tuyến giáp hoạt động mạnh, tiết nhiều hormone làm tăng cường trao đổi chất, tăng tiêu dùng oxi, nhịp tim tăng, người bệnh luôn trong trạng thái hồi hộp, căng thẳng, mất ngủ, sút cân nhannh

· Do tuyến hoạt động mạnh cũng gây bệnh bướu cổ, mắt lồi do tích nước ( phù nề) ở các tổ chức sau cầu mắt

· Khi thiếu iod trong khẩu phần ăn hằng ngày, tiroxin không tiết ra, tuyến yên sẽ tiết hormone thúc đẩy tuyến giáp tăng cường hoạt động gây phì đại tuyến là nguyên nhân của bệnh bướu cổ. Trẻ em bị bệnh sẽ chậm lớn, trí não kém phát triển. Người lớn, hoạt động thần kinh giảm sút, trí nhớ kém

Câu 4( 3,5điểm)
- Nguyên nhân dẫn tới biến đổi cơ thể ở tuổi dậy thì  của nam (1 điểm)

- Nguyên nhân dẫn tới biến đổi cơ thể ở tuổi dậy thì  của nữ (1 điểm)

- Biến đổi quan trọng (0.5 điểm)

Trường THCS  Tân Dân
      
Kiểm tra học kỳ II
Môn sinh học 8 - Năm học 2015 - 2016
(Thời gian làm bài 45 phút)
Dành cho học sinh khuyết tật

Họ và tên:………………………………. 

Lớp 8……….SBD………………………
Đề bài:

Câu 1 (5 điểm): Thế nào là phản xạ không điều kiện và phản xạ có điều kiện?  So sánh tính chất của phản xạ không điều kiện và phản xạ có điều kiện?  


Câu 2(5 điểm): Nguyên nhân dẫn tới những biến đổi cơ thể ở tuổi dậy thì của nam và nữ (trong tuổi vị thành niên) là gì? Trong những biến đổi đó, biến đổi nào là quan trọng cần lư​u ý?





Bài làm:
                                             Ma trận bài kiểm tra sinh học 8. Đề 2
Học kỳ II. Năm học 2015-2016
	Nội dung kiến thức
	Mức độ nhận thức
	Cộng

	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng ở mức cao hơn
	

	1. Thần kinh và giác quan.
	Thế nào là PXKĐK và PXCĐK
	Trình bày tính chất của PXCĐK và PXKĐK

	
	ĐÆc điểm cấu tạo và chức năng của đại não ng​ưêi chứng tỏ sự tiến hóa của ngư​ời so với các động vật khác trong lớp thú
	

	Số câu hỏi
	1/2
	
	1/2
	
	
	
	1
	
	2

	Số điểm
	1
	
	2,5
	
	
	
	1
	
	4

	2. Nội tiết.
	
	
	Nguyên nhân, tác hại bệnh Bazodo với bệnh bướu cổ do thiếu I ốt
	
	

	Số câu hỏi
	
	
	
	
	1
	
	
	
	1

	Số điểm
	
	
	
	
	2
	
	
	
	2

	3. Sinh sản.


	Kể tên các bệnh tình dục
	cách phòng tránh có hiệu quả cao đối với bệnh tình dục.
	
	
	

	Số câu hỏi
	1/2
	
	1/2
	
	
	
	
	
	2

	Số điểm
	2
	
	1,5
	
	
	
	
	
	4

	Tổng số câu hỏi
	1 + 1
	
	1 + 1/2
	 
	1
	
	1
	
	5

	Tổng số điểm
	3
	
	4
	
	2
	
	1
	
	10



                                                                      C. Đ ề Bài
Câu 1(3,5 điểm) : Kể tên các bệnh tình dục mà em biết? Cách phòng tránh có hiệu quả cao đối với bệnh tình dục?
 Câu 2 (3,5 điểm): Thế nào là phản xạ không điều kiện và phản xạ có điều kiện?  Trình bày tính chất của phản xạ không điều kiện và phản xạ có điều kiện?  




Câu 3(2điểm): Nêu rõ các đặc điểm cấu tạo và chức năng của đại não ng​ưêi chứng tỏ sự tiến hóa của ngư​ời so với các động vật khác trong lớp thú?

Câu 4(1điểm ) Nguyên nhân và tác hại bệnh Bazodo với bệnh bướu cổ do thiếu I ốt?
                                                                IV. Biểu điểm
Câu 1(3,5 điểm):    

- Kể tên các bệnh tình dục mà em biết: Bệnh lậu, bệnh giang mai và bệnh AIDS.

- Cách phòng tránh có hiệu quả cao đối với bệnh tình dục: Phải phát hiện sớm và điều trị đủ liều nhưng tốt nhất là tránh quan hệ tình dục với người bệnh, đảm bảo tình dục an toàn.

Câu 2 (3,5 điểm)

Thế nào là phản xạ không điều kiện và phản xạ có điều kiện phản xạ không điều kiện và phản xạ có điều kiện
· PXKDK là phản xạ sinh ra đã có, không cần phải học tập

· PXCDK là phản xạ được hình thành trong đời sống cá thể, là kết quả của quá trình học tập, rèn luyện

Trình bày tính chất của phản xạ không điều kiện và phản xạ có điều kiện
	Tính chất của PXKĐK
	Tính chất của phản xạ CĐK

	Trả lời các kích thích tương ứng hay kích thích không điều kiện
	Trả lời các kích thích bất kì hay kích thích có điều kiện

	Bẩm sinh
	Được hình thành trong đời sống

	Bền vững
	Dễ mất khi không được củng cố


	Có thính chất di truyền, mang tính chất chủng loại
	Có tính chất cá thể, không di truyền

	Sô lượng hạn chế
	Sô lượng không hạn định

	Cung phản xạ đơn giản
	Hình thành đường liên hệ tạm thời

	trung ương nằm ở trụ não, tủy sống
	Trung ương thần kình nằm ở vỏ não


Câu 3(1điểm)
- ĐÆc điểm cấu tạo của đại não ng​ưêi chứng tỏ sự tiến hóa của ngư​ời so với các động vật khác trong lớp thú
   + Khối lượng não so với cơ thể ở người lớn hơn các động vật thuộc lớp thú

   + Vỏ não có nhiều khe và rãnh làm tăng bề mặt chứa các noron ( khối lượng chất xám lớn hơn)

- ĐÆc điểm chức năng của đại não ng​ưêi chứng tỏ sự tiến hóa của ngư​ời so với các động vật khác trong lớp thú
   Ở người, ngoài các trung khu vận động và cảm giác như các động vật thuộc lớp thú, còn có các trung khu cảm giác và vận động ngôn ngữ.
Câu 4( 2 điểm)Nguyên nhân và tác hại bệnh Bazodo với bệnh bướu cổ do thiếu I ốt:
· Bệnh Bazodo do tuyến giáp hoạt động mạnh, tiết nhiều hormone làm tăng cường trao đổi chất, tăng tiêu dùng oxi, nhịp tim tăng, người bệnh luôn trong trạng thái hồi hộp, căng thẳng, mất ngủ, sút cân nhannh

· Do tuyến hoạt động mạnh cũng gây bệnh bướu cổ, mắt lồi do tích nước ( phù nề) ở các tổ chức sau cầu mắt

· Khi thiếu iod trong khẩu phần ăn hằng ngày, tiroxin không tiết ra, tuyến yên sẽ tiết hormone thúc đẩy tuyến giáp tăng cường hoạt động gây phì đại tuyến là nguyên nhân của bệnh bướu cổ. Trẻ em bị bệnh sẽ chậm lớn, trí não kém phát triển. Người lớn, hoạt động thần kinh giảm sút, trí nhớ kém

	ĐÒ kiểm tra chất lượng học kỳ II môn sinh học 9

năm 2015-2016
Đề I

Ma trận                         
	
	

	Tên chủ đề
	Các mức độ nhận thức

	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng thấp
	Vận dụng cao

	ứng dụng di truyền học

6 tiết

2,0 ®
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL

	
	 
	Nêu khái niệm ưu thế lai.Phương pháp duy trì ưu thế lai
	
	Lấy ví dụ ưu thế lai.Giải thích tại sao không dùng ưu thế lai để nhân giống
	 
	
	 
	

	
	 
	Câu 1a,b   
1,0 ®
	 
	C©u1a,b    
1,0 ®
	 
	
	 
	 

	Ch­¬ngI

Sinh vật và môi trường 
6 tiết
2,0đ
	
	 Nêu khái niệm môi trường và nhân tố sinh thái.ảnh hưởng của nhân tố nhiệt độ tới động vật
	
	
	
	
	 
	 

	
	
	Câu2

(2,0đ)  
	
	
	 
	
	 
	 

	Chương II
Hệ sinh thái
7 tiết

(2,5 ®)
	
	
	 
	Vẽ sơ đồ lưới thức ăn . Xác định các thành phần trong lưới thức ăn
	 
	
	 
	

	
	
	
	
	Câu 3  

2,5đ 
	
	
	
	

	Chương III Con người –Dân số và môi trường

5 tiết(2,0 ®)
	
	
	
	
	
	Giải thích được nguyên nhân ngộ độc khi sử dụng rau quả tươi .
	
	Liên hệ việc khôi phục môi trường

	
	
	
	
	
	
	Câu 4.a    
1,0 ®
	
	C©u4.b    
1,0 ®

	Chương IV Bảo bệ môi trường   4tiết(1 ,5 ®)
	
	
	
	Mục đích của việc ban hành Luật bảo vệ môi trường
	
	Liên hệ việc thực hiện Luật bảo vệ môi trường
	
	

	
	
	
	
	Câu 5.1

    0,5 ® 
	
	Câu 5.2

 1,0 ®
	
	

	Tổng điểm
(10 điểm)
	3 điểm
	4 điểm
	2 điểm
	1 điểm



ĐÒ kiểm tra học kỳ II - sinh 9- 45 phút


Câu 1:(2,0điểm) a.Ưu thế lai là gì? Cho ví dụ?

b.Tại sao không dùng ưu thế lai để nhân giống? Muốn duy trì ưu thế lai người ta làm như thế nào?

Câu 2:(2,0điểm)  Nêu các khái niệm môi trường , nhân tố sinh thái.

Nhiệt độ của môi trường ảnh hưởng như thế nào tới đặc điểm hình thái và sinh lý của động vật?

Câu 3:(2,5điểm) Từ các sinh vật sau: Cỏ , gà , bọ rùa, ếch nhái, châu chấu ,cáo , diều hâu, vi sinh vật, rắn.

a. Vẽ sơ đồ lưới thức ăn từ các sinh vật trên?

b. Xác định thành phần của lưới thức ăn trên?

Câu 4:(2,0điểm)  a. Vì sao trong một số tr​ường hợp sử dụng các loại rau quả tươi lại bị ngộ độc do thuốc bảo vệ thực vật ?

b. Mỗi học sinh cần làm gì để góp phần bảo vệ thiên nhiên?

Câu 5:(1,5điểm)  Mục đích của việc ban hành Luật bảo vệ môi trường?Mỗi học sinh cần làm gì để thực hiện tốt Luật bảo vệ môi trường?

Đáp án- Biểu điểm  đề học kỳ I - sinh 9- 45 phút
Câu 1:(2,0điểm)a. - Ưu thế lai là hiện tượng cơ thể lai F1 có ưu thế hơn hẳn so với bố mẹ: có sức sống cao hơn, sinh trưởng nhanh, phát triển mạnh, chống chịu tốt, năng suất cao hơn. 0,5 ®

VD: Lợn Đại bạch lai với lợn ỉ cho con lai F1 có ưu thế lai..

            Gà Rốt lai với gà Ri cho con lai F1 có ưu thế lai …0,5®
b.  Vì ưu thế lai biểu hiện rõ nhất ở F1 sau đó giảm dần qua các thế hệ           0,5 ®

Muốn duy trì ưu thế lai con người sử dụng phương pháp nhân giống vô tính:giâm,chiết, …0,5 ®

Câu 2:(2,0điểm)  Mỗi khái niệm đúng được 0,5 ®

- Môi trường là nơi sinh sống của sinh vật, bao gồm tất cả những gì bao quanh chúng, tác động trực tiếp hoặc gián tiếp lên sự sống, phát triển và sinh sản của sinh vật.

- Nhân tố sinh thái là những yếu tố của môi trường tác động tới sinh vật.

*1,0 ® Nhiệt độ của môi trường ảnh hưởng tới đặc điểm hình thái và sinh lý của động vật:

+ Nhiệt độ đã ảnh hưởng đến đặc điểm hình thái động vật (lông dày, kích thước lớn)

+ Nhiệt độ đã ảnh hưởng đến tập tính của động vật.

Động vật chia 2 nhóm: ĐV biến nhiệt và ĐV hằng nhiệt

Câu 3:(2,5điểm) a.Vẽ đúng sơ đồ lưới thức ăn : 1,0 ®

b.Xác định thành phần:Mỗi thành phần 0,5 ®

-Sinh vật sản xuất…

-Sinh vật tiêu thụ…

-Sinh vật phân giải…

Câu 4:(2,0điểm)a. 1,0 ®  Khi sử dụng rau quả mà bị ngộ độc do thuốc bảo vệ thực vật là do :
- Khi chăm sóc đã sử dụng thuộc bảo vệ thực vật không đúng quy cách .
- Khi thu hoạch không tuân thủ quy định thời gian thu hoạch rau qủa khi phun thuốc bảo vệ thực vật .

b.1,0 ®+ Không vứt rác bừa bãi, tích cực tham gia vệ sinh công cộng, vệ sinh công viên, trường học, đường phố... Không chặt phá cây cối bừa bãi, tích cực trồng cây, chăm sóc và bảo vệ cây.

+ Tuyên truyền về giá trị của thiên nhiên và mục đích bảo vệ thiên nhiên cho bạn bè và cộng đồng.
 Câu 5:(1,5điểm) Mục đích: 0,5 ® , đúng mỗi ý được 0,25 điểm

- Luật bảo vệ môi trường nhằm ngăn chặn, khắc phục các hậu quả xấu của con người và thiên nhiên gây ra cho môi trường tự nhiên.

- Luật bảo vệ môi trường điều chỉnh việc khai thác, sử dụng các thành phần môi trường hợp lí để phục vụ sự phát triển bền vững của đất nước.

* Mỗi học sinh cần tìm hiểu , nắm vững những quy định cơ bản của luật bảo vệ môi trường . Chấp hành nghiêm chỉnh luật bảo vệ môi trường . Tuyên truyền cho mọi người hiểu và cùng bảo vệ môi trường . 1,0 ®
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Ma trận                        
	
	

	Tên chủ đề
	Các mức độ nhận thức

	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng thấp
	Vận dụng cao

	ứng dụng di truyền học

6 tiết

2,0 ®
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL

	
	 
	Nêu khái niệm thoáihóa.
	
	Lấy ví dụ thoái hóa.
	 
	
	 
	

	
	 
	Câu 1   
1,0 ®
	 
	Câu1    
1,0 ®
	 
	
	 
	 

	Ch­¬ngI

Sinh vật và môi trường 
6 tiết
2,0đ
	
	 Nêu khái niệm môi trường và nhân tố sinh thái.ảnh hưởng của nhân tố nhiệt độ tới động vật
	
	
	
	
	 
	 

	
	
	Câu2

(2,0đ)  
	
	
	 
	
	 
	 

	Chương II
Hệ sinh thái
7 tiết

(2,5 ®)
	
	
	 
	Vẽ sơ đồ lưới thức ăn . Xác định các thành phần trong lưới thức ăn
	 
	
	 
	

	
	
	
	
	Câu 3  

2,5đ 
	
	
	
	

	Chương III Con người –Dân số và môi trường

5 tiết(2,0 ®)
	
	
	
	
	
	Giải thích được nguyên nhân ngộ độc khi sử dụng rau quả tươi .
	
	Liên hệ việc khôi phục môi trường

	
	
	
	
	
	
	Câu 4.a    
1,0 ®
	
	C©u4.b    
1,0 ®

	Chương IV Bảo bệ môi trường   4tiết(1 ,5 ®)
	
	
	
	Mục đích của việc ban hành Luật bảo vệ môi trường
	
	Liên hệ việc thực hiện Luật bảo vệ môi trường
	
	

	
	
	
	
	Câu 5.1

    0,5 ® 
	
	Câu 5.2

 1,0 ®
	
	

	Tổng điểm
(10 điểm)
	3 điểm
	4 điểm
	2 điểm
	1 điểm



Ò kiểm tra học kỳ II - sinh 9- 45 phút


Câu 1:(2,0điểm) aThoái hóa là gì? Cho ví dụ?

Câu 2:(2,0điểm)  Nêu các khái niệm môi trường , nhân tố sinh thái.

Nhiệt độ của môi trường ảnh hưởng như thế nào tới đặc điểm hình thái và sinh lý của động vật?

Câu 3:(2,5điểm) Từ các sinh vật sau: Cỏ , gà , bọ rùa, ếch nhái, châu chấu ,cáo , diều hâu, vi sinh vật, rắn.

c. Vẽ sơ đồ lưới thức ăn từ các sinh vật trên?

d. Xác định thành phần của lưới thức ăn trên?

Câu 4:(2,0điểm)  a. Vì sao trong một số tr​ường hợp sử dụng các loại rau quả tươi lại bị ngộ độc do thuốc bảo vệ thực vật ?

b. Mỗi học sinh cần làm gì để góp phần bảo vệ thiên nhiên?

Câu 5:(1,5điểm)  Mục đích của việc ban hành Luật bảo vệ môi trường?Mỗi học sinh cần làm gì để thực hiện tốt Luật bảo vệ môi trường?
Đáp án- Biểu điểm  đề học kỳ II - sinh 9- 45 phút
Câu 1:(2,0điểm)a. - Ưu thế lai là hiện tượng cơ thể lai F1 có ưu thế hơn hẳn so với bố mẹ: có sức sống cao hơn, sinh trưởng nhanh, phát triển mạnh, chống chịu tốt, năng suất cao hơn. 0,5 ®

VD: Lợn Đại bạch lai với lợn ỉ cho con lai F1 có ưu thế lai..

            Gà Rốt lai với gà Ri cho con lai F1 có ưu thế lai …0,5®
b.  Vì ưu thế lai biểu hiện rõ nhất ở F1 sau đó giảm dần qua các thế hệ           0,5 ®

Muốn duy trì ưu thế lai con người sử dụng phương pháp nhân giống vô tính:giâm,chiết, …0,5 ®

Câu 2:(2,0điểm)  Mỗi khái niệm đúng được 0,5 ®

- Môi trường là nơi sinh sống của sinh vật, bao gồm tất cả những gì bao quanh chúng, tác động trực tiếp hoặc gián tiếp lên sự sống, phát triển và sinh sản của sinh vật.

- Nhân tố sinh thái là những yếu tố của môi trường tác động tới sinh vật.

*1,0 ® Nhiệt độ của môi trường ảnh hưởng tới đặc điểm hình thái và sinh lý của động vật:

+ Nhiệt độ đã ảnh hưởng đến đặc điểm hình thái động vật (lông dày, kích thước lớn)

+ Nhiệt độ đã ảnh hưởng đến tập tính của động vật.

Động vật chia 2 nhóm: ĐV biến nhiệt và ĐV hằng nhiệt

Câu 3:(2,5điểm) a.Vẽ đúng sơ đồ lưới thức ăn : 1,0 ®

b.Xác định thành phần:Mỗi thành phần 0,5 ®

-Sinh vật sản xuất…

-Sinh vật tiêu thụ…

-Sinh vật phân giải…

Câu 4:(2,0điểm)a. 1,0 ®  Khi sử dụng rau quả mà bị ngộ độc do thuốc bảo vệ thực vật là do :
- Khi chăm sóc đã sử dụng thuộc bảo vệ thực vật không đúng quy cách .
- Khi thu hoạch không tuân thủ quy định thời gian thu hoạch rau qủa khi phun thuốc bảo vệ thực vật .

b.1,0 ®+ Không vứt rác bừa bãi, tích cực tham gia vệ sinh công cộng, vệ sinh công viên, trường học, đường phố... Không chặt phá cây cối bừa bãi, tích cực trồng cây, chăm sóc và bảo vệ cây.

+ Tuyên truyền về giá trị của thiên nhiên và mục đích bảo vệ thiên nhiên cho bạn bè và cộng đồng.
 Câu 5:(1,5điểm) Mục đích: 0,5 ® , đúng mỗi ý được 0,25 điểm

- Luật bảo vệ môi trường nhằm ngăn chặn, khắc phục các hậu quả xấu của con người và thiên nhiên gây ra cho môi trường tự nhiên.

- Luật bảo vệ môi trường điều chỉnh việc khai thác, sử dụng các thành phần môi trường hợp lí để phục vụ sự phát triển bền vững của đất nước.

* Mỗi học sinh cần tìm hiểu , nắm vững những quy định cơ bản của luật bảo vệ môi trường . Chấp hành nghiêm chỉnh luật bảo vệ môi trường . Tuyên truyền cho mọi người hiểu và cùng bảo vệ môi trường . 1,0 ®
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 Học kỳ II năm học 2015-2016.

	Nội dung kiến thức
	Mức độ nhận thức
	Cộng

	
	Nhận biết
	Th«ng hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng ở mức cao hơn
	

	1. Vai trò của chuồng  nuôi
	nêu vai trò của chuồng nuôi.


	Tiêu chuẩn chuồng nuôi hợp vệ sinh.



	
	
	

	Số câu hỏi
	1/2
	
	1/2
	
	
	
	
	
	1

	Số điểm
	2
	
	1
	
	
	
	
	
	3

	2. Nguyên nhân gây bệnh ở vật nuôi
	ví dụ một nguyên nhân gây bệnh cho vật nuôi
	nêu những nguyên nhân gây bệnh ở vật nuôi
	
	
	

	Số câu hỏi
	1/2
	
	1/2
	
	
	
	
	
	1

	Số điểm
	1
	
	3
	
	
	
	
	
	4

	Số câu hỏi
	
	
	
	
	1
	
	
	
	1

	Số điểm
	
	
	
	
	2
	
	
	
	2

	4. Thức ăn vật nuôi 


	
	
	Vai trò của thức ăn đối với vật nuôi
	điểm khác nhau cơ bản giữa thức ăn tự nhiên và thức ăn nhân tạo của gà, vịt.
	

	Số câu hỏi
	
	
	
	
	1
	
	1
	
	1

	Số điểm
	
	
	
	
	2
	
	1
	
	1

	Tổng số câu hỏi
	1 + 1/2+ 1/2
	
	1/2 
	 
	1
	
	1
	
	4

	Tổng số điểm
	3
	
	4
	
	2
	
	1
	
	10


Đề bài

Câu 1: (3 điểm).  Hãy nêu vai trò của chuồng nuôi? Thế nào là chuồng nuôi hợp vệ sinh?

Câu 2: (4 điểm).  

Hãy nêu những nguyên nhân gây bệnh ở vật nuôi. Lấy ví dụ một nguyên nhân gây bệnh cho vật nuôi.

Câu 3: (2 điểm). Vai trò của thức ăn đối với vật nuôi 

Câu 4: (1 điểm). Nêu điểm khác nhau cơ bản giữa thức ăn tự nhiên và thức ăn nhân tạo của gà, vịt.
Đáp án + Biểu điểm

	Câu
	Nội dung
	Điểm

	1

(3đ)
	1. Vai trò chuồng nuôi.

- Giúp vật nuôi tránh được thay đổi về thời tiết

- Giúp vật nuôi hạn chế tiếp xúc với mầm bệnh

- Giúp cho việc chăn nuôi đúng qui trình kỹ thuật

- Giúp cho việc quản lý tốt vật nuôi, thu được chất thải tránh ô nhiễm môi trường.

2. Tiêu chuẩn chuồng nuôi hợp vệ sinh.


- Nhiệt độ thích hợp

- Độ ẩm trong chuồng 60 – 70%

- Độ thông thoáng tốt.

- Độ chiếu sáng thích hợp từng loại vật nuôi.

- Không khí: ít độc hại.
	0,5

0,5

0,5

0,5

1

	2

(4đ)
	- Nguyên nhân bên trong: Do yếu tố di truyền

- Nguyên nhân bên ngoài:

      + Lí học: (Nhiệt độ cao)

      + Hóa học: (Ngộ độc)

      + Cơ học: (Chấn thương)

      + Sinh học: Ký sinh trùng, vi khuẩn, vi rút...

- Lấy ví dụ đúng do sinh vật gây lên được 1đ
	1

0,5

0,5

0,5

0,5

1

	3

(2đ)
	- Thức ăn cung cấp cho cơ thể vật nuôi làm việc, cung cấp chất dinh dưỡng cho cơ thể vật nuôi lớn lên, tạo ra sản phẩm chăn nuôi.
	1

1

	4

(1đ)
	- Thức ăn tự nhiên có sẵn trong tự nhiên gồm động vật, thực vật.

- Thức ăn nhân tao do con người cung cấp trực tiếp. Có ba loại thức ăn: Thức ăn tinh; thức ăn thô; thức ăn hỗn hợp.
	0,5

0,5


